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Thông tư 

của Bộ thuỷ sản  Số 02/2000/TT-BTS ngày 4 tháng 8 năm 2000 Hướng dẫn vận dụng tiêu chuẩn xếp hạng 
doanh nghiệp đặc thù ngành Thuỷ sản

Ngày 31/12/1998 Liên tịch Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính có Thông tư số 17/1998/TTLT - BLĐTBXH - BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ về việc xếp hạng doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo 48 bảng tiêu chuẩn xếp hạng. Tuy nhiên trên thực tế các bảng phụ lục này vẫn không thể đề cập hết những loại doanh nghiệp đặc thù, vì vậy tại điểm 4 mục VII có đề nghị "Đối với các doanh nghiệp chưa có tiêu chuẩn xếp hạng thì các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực,UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị Tổng công ty 91/TTg tiến hành xây dựng tiêu chuẩn bổ sung hoặc vận dụng tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 17" để tiến hành xếp hạng cho doanh nghiệp.       

Sau khi có ý kiến thoả thuận của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 2061/LĐTBXH ngày 28/6/2000 và Bộ Tài chính tại Công văn số 2068/TC- TCDN ngày 26/5/2000, Bộ Thủy sản hướng dẫn vận dụng tiêu chuẩn xếp hạng cho doanh nghiệp đặc thù ngành Thuỷ sản như sau:

I. Phạm vi, đối tượng áp dụng:

1. Các doanh nghiệp Nhà nước thuộc 3 Tổng công ty:

- Tổng công ty Thuỷ sản Việt Nam; 

- Tổng công ty Hải sản biển đông;

- Tổng công ty Thuỷ sản Hạ Long.

2. Các doanh nghiệp nhà nước khác thuộc Bộ Thuỷ sản quản lý. 

3. Các Doanh nghiệp Nhà nước trong lĩnh vực thuỷ sản thuộc Uỷ ban nhân dân các tỉnh quản lý. 

II. Điều kiện để xem xét xếp hạng; nguyên tắc 
xếp hạng; cách tính điểm; thủ tục hồ sơ quản lý 
xếp hạng; xếp lương đối với viên chức quản lý; 
thẩm quyền ra quyết định xếp hạng 
doanh nghiệp nhà nước 

Thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 17/1998/TTLT- BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 của Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và xã hội - Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xếp hạng doanh nghiệp Nhà nước, Thông tư số 10/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 4/4/2000 của Liên tịch Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 17/1998/TTLT- BLĐTBXH-BTC về việc xếp hạng doanh nghiệp Nhà nước. 

III. Vận dụng tiêu chuẩn và bổ sung hệ số quy đổi 
sản lượng để tính điểm xếp hạng doanh nghiệp 

1. Vận dụng tiêu chuẩn xếp hạng doanh nghiệp:

- Doanh nghiệp sản xuất đồ hộp Thuỷ sản xếp hạng căn cứ theo tiêu chuẩn của doanh nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm (Phụ lục số 12 kèm theo Thông tư số 17).

- Doanh nghiệp sản xuất thuốc phòng trị bệnh trong nuôi trồng thuỷ sản xếp hạng căn cứ theo tiêu chuẩn của doanh nghiệp Dược phẩm (Phụ lục số 29 kèm theo Thông tư số 17).

- Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Thuỷ sản xếp hạng căn cứ theo tiêu chuẩn của doanh nghiệp Dịch vụ thương mại (Phụ lục số 41 kèm theo Thông tư số 17).

- Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thương mại Thuỷ sản xếp hạng căn cứ theo tiêu chuẩn của doanh nghiệp kinh doanh thương mại (Phụ lục số 42 kèm theo Thông tư số 17).

- Doanh nghiệp sản xuất bột cá và doanh nghiệp sản xuất thức ăn nuôi tôm, cá xếp hạng căn cứ theo tiêu chuẩn của doanh nghiệp chế nước mắm (Phụ lục số 45 kèm theo Thông tư số 17).

2. Hệ số quy đổi sản lượng để tính điểm xếp hạng doanh nghiệp: 

Hệ số quy đổi các sản phẩm khác của doanh nghiệp về một loại sản phẩm tiêu chuẩn là để làm căn cứ tính điểm xếp hạng doanh nghiệp, không áp dụng để tính sản lượng sản phẩm trong nền kinh tế quốc dân và không dùng để xác định quỹ lương theo đơn giá tiền lương.

2.1. Đối với doanh nghiệp đánh cá:

1 tấn tôm đánh bắt 


= 10 tấn cá đánh bắt 

1 tấn cua biển đánh bắt 


= 10 tấn cá đánh bắt

1 tấn mực đánh bắt 


= 3 tấn cá đánh bắt

1 tấn ghẹ và hải sản khác đánh bắt 
= 1,5 tấn cá đánh bắt

2.2. Đối với doanh nghiệp chế biến nước mắm hoặc các doanh nghiệp khác khi xếp hạng theo tiêu chuẩn của doanh nghiệp chế biến nước mắm (lấy nước mắm làm tiêu chuẩn quy đổi để tính điểm).

1. Tấn bột cá 



= 3000 lít nước mắm hạng 1 (nước mắm 
                                                                  hạng 1 đạt 15g N/lít)

1 tấn mắm tôm 



= 1000 lít nước mắm hạng 1

1 tấn mắm cá 



= 1500 lít nước mắm hạng 1

1 tấn thức ăn nuôi tôm công nghiệp 
= 1500 lít nước mắm hạng 1

1 tấn thức ăn nuôi cá công nghiệp 
= 1500 lít nước mắm hạng 1.

1 tấn thuỷ sản chế biến chín 

= 5000 lít nước mắm hạng 1

1 tấn mực khô 



= 10.000 lít nước mắm hạng 1

2.3. Đối với doanh nghiệp nuôi trồng thuỷ sản:

1 tấn tôm nuôi thịt 


= 10 tấn cá nuôi thịt

1 triệu cá hương 


= 0,4 triệu cá giống

1 triệu cá bột 



= 0,2 triệu cá giống

1 triệu tôm giống 


= 5 triệu cá giống

IV. Tổ chức thực hiện 

Căn cứ vào các tiêu chuẩn xếp hạng bổ sung và hệ số quy đổi nêu trên, các Tổng công ty và các doanh nghiệp tiến hành tính điểm để xếp hạng theo quy định tại Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC và Thông tư số 10/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC về việc xếp hạng doanh nghiệp Nhà nước.

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc đề nghị phản ảnh về Bộ Thuỷ sản để hướng dẫn thực hiện.

